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người sử dụng công cụ kết hợp với kỹ 

thuật khai thác quặng hoặc khoáng sản 

trong lòng đất. Đầu ra của quá trình khai 

thác là sản phẩm thô chưa qua chế biến 

chế tạo, chúng thường dùng để làm 

nguyên liệu đầu vào cho các ngành khác. 

Ngược lại, đối với ngành công nghiệp chế 

biến, đầu vào của quá trình sản xuất là 

nguồn nguyên liệu thô, quá trình sản xuất 

là thực hiện qui trình công nghệ chế biến 

làm thay đổi cơ bản tính chất lý hoá học 

và hình dạng của nguyên vật liệu đầu vào, 

tạo ra sản phẩm mới có hình dạng và chất 

lượng cũng như công dụng khác với nguồn 

nguyên liệu đầu vào. Cũng từ nguyên tắc 

này, người ta lại ghép 2 ngành Nông 

nghiệp và Lâm nghiệp thành một ngành 

Nông, Lâm nghiệp, hai ngành này có quá 

trình sản xuất giống nhau là đều dựa vào 

quá trình biến đổi sinh học, cây và con vật 

phát triển và lớn lên theo qui luật thời gian 

nhất định. 

Tiêu thức vận dụng để phân loại 

ngành cấp II và cấp III là dựa vào đặc 

trưng của sản phẩm sản xuất ra, nguồn 

nguyên liệu đầu vào và qui trình công 

nghệ sản xuất. 

Quan sát 2 ngành cấp III, trồng trọt 

mang mã 011 và chăn nuôi mang mã 012 

cho ta thấy đặc trưng sản phẩm của ngành 

trồng trọt là các loại cây trồng khác với sản 

phẩm chăn nuôi là con vật. Nguyên liệu đầu 

vào và qui trình công nghệ, sử dụng kỹ thuật 

sản xuất khác nhau. Đối với ngành chăn 

nuôi là chăm sóc, nuôi nấng con vật (sử 

dụng thức ăn gia súc và các điều kiện khác) 

còn ngành trồng trọt là chăm bón cây trồng 

(sử dụng phân bón và các chất khác). Một ví 

dụ khác của ngành công nghiệp chế biến: 

ngành cấp II mang mã 15 - sản xuất thực 

phẩm và đồ uống, ngành cấp hai mang mã 

18 - sản xuất trang phục, thuộc và nhuộm 

da, lông thú. Rõ ràng hai ngành này có qui 

trình công nghệ, nguyên liệu đầu vào, cũng 

như sản phẩm đầu ra khác nhau và công 

dụng cũng hoàn toàn khác nhau.  

Đối với ngành cấp IV, chủ yếu dựa 

vào công dụng của sản phẩm và dịch vụ 

sản xuất ra. Các đơn vị cơ sở thực hiện 

hoạt động sản xuất ra cùng loại sản phẩm 

hàng hoá và dịch vụ được phân vào nhóm 

ngành cấp IV của hệ thống phân ngành. 

Tuy nhiên, trong thực tế có một vài trường 

hợp đặc biệt có thể sử dụng nguyên tắc 

nguồn nguyên liệu đầu vào của quá trình 

sản xuất. 

Còn nữa 

Đơn vị điểm trong thống kê 

                                                                                TS. Nguyễn Trần Quế 

Hiện nay, trên các phương tiện 

thông tin đại chúng và sách báo, tạp chí 

thường gặp thuật ngữ "điểm". Ví dụ, phiên 

giao dịch thứ 519 ngày 15/4/2003, chỉ số 

VN-Index đạt 148,69 điểm, giảm 0,33 

điểm, tức giảm 0,22%. Các trị trường 

chứng khoán trên thế giới cũng đưa tin 

hàng ngày chỉ số tăng giảm vừa theo đơn 

vị điểm vừa theo đơn vị %. Nhiều lĩnh vực 

khác trong kinh tế, như chỉ số năng lực 

cạnh tranh quốc gia, chỉ số về tham 

nhũng, chỉ số về tính minh bạch, chỉ số cơ 

sở hạ tầng, chỉ số nguồn nhân lực, chỉ số 

thể lực,... cũng được tính theo đơn vị điểm. 

Trong thống kê thể dục thể thao, đơn vị 

điểm cũng rất phổ biến làm căn cứ để sắp 

hạng kết quả cuộc đua. 

Vì sao lại có đơn vị điểm, thực chất 

của nó là gì? ý nghĩa tác dụng ra sao, nó 
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có ưu nhược gì? Có nhiều vấn đề đặt ra 

xung quanh đơn vị điểm trong thống kê. ở 

đây chúng tôi sẽ đề cập tới vài khía cạnh. 

Thống kê nghiên cứu mặt lượng 

trong mối liên hệ mật thiết với mặt chất 

của các hiện tượng được nghiên cứu. Mặt 

lượng được thể hiện qua số đo, số đo có 

nhiều loại, trong đó có 2 loại cơ bản là số 

đo tuyệt đối và số đo tương đối thời gian 

(còn gọi là số đo tương đối phát triển) có 

đơn vị đo bao giờ cũng chỉ là đơn vị lần, 

hoặc % hoặc ‰.  

Số đo tương đối thời gian là số đo 

quan trọng nhất và phổ biến nhất trong 

thống kê, phản ánh sự tăng giảm theo thời 

gian về chỉ tiêu cơ sở được nghiên cứu. 

Chỉ tiêu cơ sở làm căn cứ để tính toán số 

đo tương đối là chỉ tiêu tuyệt đối và được 

phản ánh bằng số đo tuyệt đối. Năm 2002 

kinh tế Việt Nam tăng trưởng 7,04%, nó 

được tính trên cơ sở chỉ tiêu tuyệt đối là 

GDP, số đo tuyệt đối là tỷ VNĐ hoặc tỷ 

USD, năm 2002 là 32,97 tỷ USD, so sánh 

với GDP năm 2001 là 30,8 tỷ USD. Vấn 

đề phát sinh phức tạp là bản thân các số 

đo tương đối cũng có tăng giảm, và hiện 

tượng tăng giảm đó cần phải phản ánh 

bằng tăng giảm tuyệt đối (tăng giảm theo 

hiệu số, phép trừ) và tăng giảm tương đối 

(tăng giảm theo tỷ số, phép chia). Và để 

giúp cho việc nhận thức được dễ dàng, rõ 

ràng, tránh nhầm lẫn đơn vị điểm được lựa 

chọn sử dụng. 

Ví dụ, năm 2001, kinh tế Việt Nam 

tăng trưởng 6,72%. Như vậy xét về tốc độ 

tăng trưởng năm 2002, tốc độ tăng trưởng 

kinh tế Việt Nam tăng (theo nghĩa tăng 

thêm, lượng tuyệt đối là 7,04 - 6,72 = 0,32 

(đơn vị là %) và tỷ lệ tăng là 0,32/6,72 = 

4,7% (cũng là đơn vị %). Chỉ tiêu cơ sở để 

tính toán (chỉ tiêu tuyệt đối, số đo tuyệt 

đối) có đơn vị %, lượng tăng tuyệt đối (tính 

theo phép trừ) cũng có đơn vị %, và chỉ 

tiêu biến động tương đối (tính theo phép 

chia) cũng có đơn vị %. Khi đó, đơn vị 

điểm sẽ là giải pháp để tuyệt đối hoá chỉ 

tiêu tương đối. Nó là số đo hiện vật quy 

ước của chỉ tiêu tuyệt đối quy ước được 

chuyển đổi từ chỉ tiêu tương đối phù hợp 

tăng trưởng 1% được quy ước là 1 điểm. 

Khi đó chúng ta có thể diễn đạt, kinh tế 

Việt Nam năm 2002 tăng trưởng 7,04%, 

tăng 0,32 điểm và tăng 4,7%. 

Quay lại thị trường chứng khoán Việt 

Nam, phiên giao dịch thứ 159, chỉ số VN-

Index đạt 148,69 điểm, ta hiểu là so với kỳ 

gốc cơ bản, đạt 148,69% (lấy kỳ gốc cơ 

bản là 100%); giảm 0,33 điểm, tức là phiên 

giao dịch thứ 150, chỉ số VN-Index đạt 

148,36 điểm (lấy 148,69-0,33), chỉ số VN-

Index giảm 0,22% (0,33 chia cho 148,36). 

Như vậy giảm theo điểm là giảm theo hiệu 

số (giảm tuyệt đối), giảm theo % là giảm 

theo tỷ lệ, phép chia (giảm tương đối). VN-

Index là chỉ tiêu tương đối (tính theo %) 

được chuyển dịch sang chỉ tiêu tuyệt đối 

(tính theo điểm) để từ đó làm cơ sở tính các 

chỉ tiêu phân tích: mức tăng tuyệt đối và tỷ 

lệ biến động (tăng giảm) v.v,...  

Nhược điểm của đơn vị điểm là 

người đọc đễ hiểu sâu hiện tượng nghiên 

cứu, cần phải biết đơn vị điểm quy ước 

từ cái gì. Trên thị trường chứng khoán 

Việt Nam, giá cổ phiếu gốc là 100 nghìn 

đồng, quy ra 100%, như vậy 10% (tương 

ứng là 1 điểm) tương ứng 1 nghìn đồng. 

Giá bình quân cổ phiếu ở phiên giao dịch 

thứ 150 là 148,36 nghìn đồng. Trên thế 

giới, 1 điểm có khi là 0,25 đô la Mỹ, có 

khi là 100 Yên Nhật. Nếu không biết cái 

gốc quy ước của điểm, ta không nắm 

chắc ý nghĩa của nó 


